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TOM TAT

Thi nghiém dwoc bd tri tai 3 huyén cta Dak Lak la: Cwm’ga, Krongana, Krongpéc dai dién cho ba
vling nui, ban binh nguyén va thap triing. Méi huyén chon 2 trai ong cé diéu kién twong dwong nhau,
trai thi nghiém tién hanh chon loc, trai ddi chirng khéng chon loc, theo ddi cac chi tiéu chat lwong
ong chua dé danh gia anh hwéng ctia chon loc va thang tao chia phu hop. Két qua cho thay: Tai Dak
lak, chon loc da tang khéi lwong, sé lwgng 6ng trirng va strc dé trirng clia ong chua twong ng la
1,84 mg; 7,50 6ng trirng va 64,14 trirng/24 giđ so vội khong chon loc (P<0,001). Ong chia dwec tao
trong cac thang 7, 10 va 11 c6 khội lweng, sộ lwgng 6ng trieng va sirc dộ trievng cao hon so vội cac
thang 6, 8 va 9 (P<0,001). Chon loc vao cac thang 7, 8 va 9 va tao chta vao cac thang 7, 10 va 11 cho
hiộu qua tột nhat.

T khoéa: Chon loc, dé trirng, ong chua, tao ong chuia.

SUMMARY

This experiment was executed in three districts of Dak Lak province: Cum'ga, Krongana, and
Krongpac that representing three regions: mountainous, semi-plain and low-lying areas. In each district
two bee farms were chosen, one for selection treatment and another for control without selection. Some
traits of queen bee were determined to evaluate selection responses and to establish the most suitable
time for creating queen bees. Results showed that in Dak Lak province selection increased the most
body weight, number of egg tubes and egg-laying of queen bees by 1.84 mg; 5.50 egg tubes and 64.14
eggs respectively in comparision with the control. Queen bees created in July, October and November
had higher body weight, a larger number of egg tubes and better egg-laying capabilities than queen bees
created in June, August and September (P<0.001). Selection in July, August and September, creating
queen bees in July, October and November lead to the best reponses.

Key words: Creating queen bee, egg-laying, queen bee, selection.

L. DAT VAN DE manh (dtng vao hang thd hai & chau A vé

Viéc nhap va phat trién nhanh cac dan xudt khdu mat ong (Phung Hiu Chinh va
Dinh Quyét Tam, 2004).

ong Y @4 thuc d4y nghé nudi ong mat & Viét
Nam phat trién manh va dat dugc nhiing
thanh tuu dang ké, san luong mat tang
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Anh hwéng clia chon loc va thang tao chua téi chat lwong ong chua clia gibng ong Y....

c6 kha ning tap giao dé tao ra cac thé hé con
lai. P& nhan gidng ong Y, ngudi nudi ong tu
tao chuia chia dan, giii lai ong gidong va nhan
gibng mot cach tu cac dan ong clia minh qua
nhiéu thé& hé. Cac ong chia va ong duc trong
quAn thé ong Y giao phéi véi nhau trén khong
trung nén giao phoi can than thudng xay ra
lam mot s6 chi tiéu sinh hoc san xuit cua
phidm giong bi bién d6i, anh hudng dén stc
san xuit cua cic dan ong.

Déi véi nghé nudi ong, ong chia la con
cai duy nhét sinh ra tit ca cac ca thé trong
dan ong, vi vay, viéc xac dinh thoi diém chon
loc, tao chia dé c6 duge ong chia tét 1a yé&u
t6 quan trong quyét dinh kha ning san xuit
cua dan ong.

Nghién cttu nay nhidm danh gia hiéu
qua cua bién phap chon loc, cac thang tao
chia phit hgp nham gép phan nang cao chat
lugng gidng ong Y tai Pak Lik.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu
Vat liéu nghién ctu 1a cac dan ong Y
(Apis mellifera ligustica spinola) dugc nudi
tai Dak Lak. Nghién ctiu dugc tién hanh
trong 2 ndm 2009 - 2010.

2.2. Phuong phap

Thi nghiém bé tri tai 3 huyén: Cum’ga
¢6 d6 cao trung binh 600 - 700 m), Krongana
c6 d0 cao trung binh 400 - 500 m) va
Krongpéc c6 @6 cao trung binh 450 - 500 m
so v6i méit nude bién dai dién cho ba viung
dia hinh chinh cta tinh 14 vung nui, vung
ban binh nguyén va viung bang triing. Mbi
huyén chon 2 trai ong véi khoang cach gitia 2
trai 1a tit 3 - 5 km, c6 s6 lugng dan ong, thé
dan bang nhau, diat cing ngudn hoa va budc
di hoa phu hgp theo vung.

Tai trai d6i chiing, khong thuc hién chon
loc ma tao chia theo cach ctiia ngusi nudi ong
thuong lam tai cic thang tucng tng véi trai
thi nghiém. Tai trai thi nghiém, dan ong

dugc chon loc dai tra theo phuong phap ctaa
Phung Htu Chinh (1996). Cac dan ong dugc
chia thanh 3 nhém:

- Nhém 1 goém nhiing dan c6 niang sut
cao nhat (10% s6 dan). Tao ong chuia, ong
duc ¢ cac thang khac nhau. Cho ong chia va
ong duc giao phéi tu nhién dé tao ong chua
méi thay thé cho cac dan ong con lai va tao
dan ong méi.

- Nhém 2 gom nhiing dan c6 ning suit
trung binh (75% s6 dan). Loai bd ong duc,
ong chda va thay ong chia méi dudge tao tu
nhém 1.

- Nhém 3 goém nhiing dan c6 ning sut
thap nhat (15% s6 dan). Loai bd ong chua,
ong duc, chia nhé dé tao dan giao phéi.

Viéc diét ong duc & cac nhém 2 va 3,
cling nhu trong pham vi ban kinh 3 - 5 km
khong c6 cac dan ong khac lam cho trong cac
thang ong chia giao phoi, khong cé ong duc
tƠ nhiing dan trung binh, xdu va dan khac
giao phoi dudc v6i ong chia to.

Chon ngiu nhiộn mội trai 30 ong chia,
theo dbi cac chi tiéu khéi lugng, s6 lugng 6ng
tring va stic dé triing ctia ong chua dudc tao
tai cac thoi diém khac nhau.

- Khéi lugng ong chia: Dung can phan
tich ¢6 do chinh xac 0,01 mg dé can ong chua
dugc nhét vao 16ng.

Khoéi lugng ong chia duge tinh theo cong
thic:

M =M, M,

Trong d6: M- khéi luong ong chia; M,- khoi
lugng ong chia va 16ng; M, - khéi lugng 16ng.

- 86 dng trling ctia ong chia

Giét ong chiia bing nuéc néng (70 -90°C)
ngam vao dung dich c6 dinh gébm axit picric
bédo hoa 15 phén, formalin nguyén chat 5
phéan, axit axetic 1 phan. Sau 20 gid nhac
ong chia ra rda bang con 70°. Dung kim giai
phau con trung va panh tach 2 budng tring
dat 1én lam kinh, cit m6i bén budng tring
lam 3 phan, dung kim tach tiing 6ng tring
dé dém trén kinh ldp. S6 lugng Ong tring la
trung binh ctia 2 buéng tring.

- Stic dé trtng cta ong chuia
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Ong chda dé 1 trang vao 1 16 t6, thang
du trung ong tho & giai doan vit ndp la 12
ngay, 100 16 t6 ong thg c6 dién tich 1a 25 cm?
tuong duong v6i 6 vudong 5 x 5em. Vi vay,
dung thudc phim c6 ké cac 6 5 x 5 cm do dién
tich nhéng ong thg dé xac dinh stic dé tring
clia ong chua.

Stic dé triing ctia ong chia dudc tinh
theo cong thic: SDT = (SO x 100)/12

SD: Stic dé triing ctia ong chia; SO: S6 6
nhong ong do dudc; 12: s6 ngay nhong ong
thg tram néap.

Cac s6 liéu duge xti Iy bing phan mém
Minitab 16 va SAS 8.1 tai B6 mén Di truyén-
Gidng vat nudi Khoa Chan nudi va Nubi trong
thiy san, Truong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi.

Miic d6 anh hudng cua cac yéu t6 dén
cac chi tiéu theo doi dude xac dinh theo mo
hinh théng ké sau:

Yijk = p + Ait+ Bj + (Ai*Bj) + eijk

Yijkl: cac chi tiéu chat ludgng ong chia 6
thoi diém tha k d6i véi dong vat thi j ctaa
giong I;

w: trung binh ctaa chi tiéu tao chua;

Ai: dnh huéng ctia y&u t& chon loc (chon
loc va khong chon loc);

Bj: anh hudng cua cac thang tao chua
(cac thang 6, 7, 8,9, 10 va 11);

Ai*Bj: tuong tac gitia yéu t6 chon loc va
cac thang tao chua;

eijk: sai s6 ngau nhién.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Anh huéng ctia chon loc va thang
tao chua t6i chat lugng ong chua
Két qua nghién ctiu anh hudng ctia chon

loc, thang tao chiia va méi quan hé tuong tac

gifia chon loc véi cac thang tao chia déi véi

cac chi tiéu chat lugng ong chia (khéi luong
ong chida to, s6 lugng éng tring va stic dé
tring ctia ong chua) (Bang 1).

Chon loc d3 anh hudng rat ro rét téi
khéi lugng ong chia to, s6 lugng 6ng tring
va stic dé tring ctiia ong chiia. Khac biét gitia
chon loc va khong chon loc 1a c6 y nghia
thong ké (P<0,0001). Thang tao chia cling 1a
yéu t6 anh hudng rat rd rét déi véi cac chi
tiéu chat luong ong chda. Khac biét vé cac
thang tao chda anh hudng téi sé lugng 6ng
tring va sitc dé tring cta ong chua
(P<0,0001), t6i khéi lugng ong chua to
(P<0,05). M6i quan hé tuong tac gitia chon
loc v6i thang tao chia chi d4nh hudng c6 ¥
nghia théng ké ddi véi stic dé triing ctia ong
chua (P<0,001), khéng anh hudng téi khoi
lugng ong chida to va s6 lugng 6ng triing cua
ong chua (P>0,05).

Nhu vay, do chon loc chi giit lai nhiing
ong chua va ong duc trong cac dan c6 nang
suét cao da anh hudng rd rét t6i cic chi tidu
chat lugng ong chua.

Nguyén nhan thang tao chia dnh hudéng
téi chat lugng ong chiia 1a do cac thang khac
nhau, trit lugng nguén thiic An cta ong trong
tu nhién khac nhau, kha ning tiét siia nuoi
au trung tao chua cling khac nhau. Nghién
ciiu ctia Nguyén Van Niém (2001) ciing
khing dinh trong diéu kién ving nui phia
Béc Viét Nam tao chda t6t nhat vao thang 6
va thang 7.

Tuong tac gitia cac yéu t6 chon loc va
thang tao chiia c6 anh hudng rd rét téi stic dé
tring cua ong chuia cho thdy viéc lua chon
thang tao chia phu hop két hgp véi chon loc
14 bién phap quan trong nang cao stc dé
triing ctia ong chia.

Bang 1. Anh hudng cta chon lgc va thang tao chuia t6i chat lugng ong chaa (n =30)

Twong tac gitra chon loc

Chi tieu Chon loc Thang tao chua V6 caG thang tao chiia
Khéi lwgng ong chua to <0,0001 0,0164 0,9813
Sé lwgng bng trirng cla ong chla <0,0001 <0,0001 0,9706
Strc dé trirng clia ong chla <0,0001 <0,0001 0,0005
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3.2. Anh hudng ctia chon loc t6i cac chi
tiéu chat lugng ong chua

Két qua nghién ctiu vé anh hudng cia
chon loc t6i cac chi tiéu danh gia chat lugng
ong chua thé hién & bang 2.

Chon loc d& nang cao dudgc khoi lugng ong
chda to mot cach r6 rét (181,38 = 0,24 so véi
179,44 + 0,41 mg, P<0,001), chénh léch 13 1,84
mg. Tuy nhién, so véi két qua nghién ctiu cia
Pham Xuan Diing (1996) ong chiia to d mién
Béc c6 khoi lugng 1a 182,7+0,67 mg, nhu vay
khéi lugng ong chda té 6 quan thé chon loc
cia nghién ctiu nay tuy c6 ting 1,84 mg
nhung vAn nhd hon ong chia to & mién Béc.
Chon loc d3 lam ting s6 lugng 6ng triing cliia
ong chia so véi déi chiing. S6 lugng 6ng
triing cta ong chua dudc chon loc 14 160,17 +
2,24, cao hon so v61 ong chida khong duge
chon loc 1la 7,5 6ng trtng (P<0,001).
Avetixian (1983) cho biét s6 lugng éng tring
ctia ong chia dugc chon loc & Nga 1& 150 éng
tring va Stort (1982) cho biét s lugng 6ng
triing cta ong chia 6 quan thé chon loc &
Brasil 14 174,5 6ng triing (Pham Xuén Diing,
1996). Nhu vay ong chiia duge chon loc nam
d mtc gitia ong nudéi 6 Nga va & Brasil.
Tuong tu nhu d6i véi hai chi tiéu trén, stc dé
tring cua ong chua dugc chon loc dat 941,67
+ 18,1 nhiéu hon ong chia khong dudc chon
loc 64,14 tring (P<0,001). Theo Pham Xuan
Diing (1996), stic dé triing ctia ong chda &
mién Béc 1a 863 + 43,4 tring/24gi6. Nhu vay,
viéc chon loc gidng ong Y tai Pak Liak da cho
két qua tot hon so véi cac két qua thu dude &
céc tinh phia Béc.

3.3. Anh hudéng cua thang tao chua téi
cac chi tiéu chat lugng ong chua
Tai cac ving khac nhau, thoi gian thich

hop dé tao chua ciing khac nhau. Viéc danh
gia anh hudng cua cac thang tao chia déi véi
cac chi tiéu chat lugng ong chiia nhiam xac
dinh thai gian tao chia phu hgp tai Dik Lak
(Bang 3).

Cac s6 liéu trong 2 nam theo déi cho thay,
ti thang 6 t6i thang 11, khoi lugng trung binh
ctia ong chua to dao dong trong khoang 179 téi
181 mg va gitia cac thang theo doi1 khong c6 su
sai khac (P>0,05).

S6 luong Ong tring cta ong chua tao
trong thang 7, 10 va 11 tuong ducong nhau,
tuong tng 1a 163,90 + 2,17; 168,30 + 1,80 va
168,20 + 1,76 6ng tring, cao hon rd rét so véi
cac thang 6, 8 va 9 (P<0,05). Ong chia tao 6
cac thang 6 c6 s6 lugng éng tring thap nhat,
tiép do6 1a thang 8 va thang 9 (dao dong trong
khoang 137,90 - 154,40 6ng tring).

Stic dé tring cua ong chia tao trong
thang 10 va 11 tuong duong nhau (dao dong
trong khoang 1031,9 - 1037 trting/24 gid) va
dat mtic cao nhat, tiép do6 la thang 7. Stic dé
tring cac thang 8 va 9 tuong ducong nhau
(845,40 - 851,70 triing/24 gid. Thap nhat vao
thang 6 (785,9 triing/24 gic).

Trong diéu kién sinh thai chia Dak Lik,
su khac nhau vé nguén thtic 4n (mat, phan)
trong tu nhién d cac thang da anh hudng téi
kha n#ng tiét stia nudi 4u trung chia tao nén
sy sai khac c6 y nghia d61 v6i khéi lugng ong
chia to, s6 lugng ong triing va stc dé tring
cia ong chuia. Theo Laidlaw va cs. (1997),
trong thoi gian tao chda, néu ong dugc &n
thém thic &n mat, phan... khéi lugng ong
chia to ting 6,5 mg va khéi luong ong chia
dé tang 42,4 mg; néu ong chda duge nudi
bing thtc &n tét sé c6 200 - 250 éng tring,
nudi dudng kém chi c6 120 - 150 6ng tring.

Bang 3. Anh hudng ctia thang tao chuia dé6i véi cac chi tiéu chat lugng ong chia (n =30)

Khoi lwong ong chua to

86 lwgng Ong triing cla ong chda

Strc dé trirng clia ong chla

Thang (mg) (6ng trirng) (triing/24 gio)
X + SE X + SE X + SE
6 179,28 + 0,71 137,90° + 1,88 785,90° + 5,20
7 181,07 * 0,57 163,90° * 2,17 905,70° * 17,30
8 179,62 + 0,69 145,80° + 2,09 845,40° + 14.00
9 179,74 * 0,66 154,40 * 1,92 851,70° * 15,10
10 181,25 + 0,54 168,30° + 1,80 1031,90° * 10,30
11 181,49 + 0,48 168,20° + 1,76 1037,00° + 11,00

Gia tri trung binh trong cung cot co chir cdi khac nhau: sai khac P<0,001
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Nhu vay, 6 Dak Lik, trong qua trinh
chon loc néu tap trung vao cdc nhém ong
chia duge tao vao thang 7, 10 va 11 sé gop
phin cai thién chat lugng gidng ong ¥ Apis
mellifera ligustica spinola, ting dugc khéi
lugng ong chua to, s6 lugng 6ng tring va stic
dé triing ctia ong chua.

3.4. Anh huéng tuong tac giita chon loc
va thang tao chia dén sdc dé tring
cua ong chua
Nhu trén da phan tich, anh hudng tuong

tac gitia chon loc va thang theo doi chi c6 §

nghia d6i véi stic dé tring ctia ong chua. Mo6i

quan hé tuong tac nay dugc thé hién & bang 4.
Stic dé tring cla ong chia & ca cac dan

chon loc va khong chon loc déu chiu anh

hudng ctia thang tao chua.

Trong thang 6, stic dé triing cua ong
chda 6 cac dan chon loc va khéng chon loc
déu § miic thap nhat, tuong tng 1a 795,2 va
776,6 triing/24 gic; chénh léch gitia chon loc
va d6i ching cling 6 miic thap nhat 18,9
tring/24 gio va khong c6 ¥ nghia théng ké
(P>0,05). Thang 6 1a thoi diém cac dan ong
tai Dak 1lak dang trong thoi ky khéi phuc lai
thé dan sau vu khai thac, mat khac day cling
14 thoi gian mua nhiéu nén ngudn thic an
ctiia ong trong tu nhién rat thidu, kha ning
tiét siia va chat lugng siia do ong thg tiét ra
dé nudi ong chia kém vi vay ong chuia 6 tat
ca cac dan déu dé kém.

Trong cac thang 7, 8 va 9, stic dé triing
cua ong chua G cac dan chon loc va khong
chon loc chi dat 6 mtic d6 trung binh nhung

chénh léch vé stic dé triing cua ong chuia
gitia cac dan chon loc va khong chon loc dat &
muc cao nhat, tuong tng la: 96,2; 78,4 va
82,2 triing/24 gic (P<0,001). Thang 7 tai Dak
Lik, cac loai cdy tréng nong nghiép ngin
ngay vu 1 ndé hoa rd, ngudn thtic &n mat,
phan cua ong trong tu nhién kha phong phu
lam cho ong thg ting cuong tiét siia nudi ong
chiia va lam téng stic dé triing ctia ong chua.
Cac dan ong dudc chon loc véi siic séng cao
hon, nhanh chéng khéi phuc duge thé dan,
tao dugc chénh léch 16n vé stic dé triing so
v6i cac dan khong chon loc. Trong cac thang
8 va 9 miac du ngudén mat, phin cia ong
trong tu nhién khéng doéi dao, nhung do ong
da du trd dugec mot lugng thic 4n trong banh
t6, dic biét 1a cac dan ong duge chon loc, do
vay stic dé triing cia ong chia thdi gian nay
tuy chua cao, song da tao ra sy chénh léch
16n vé stic dé tring cia ong chua gifia cac
dan chon loc va khong chon loc.

Trong cac thang 10 va 11, stc dé triing
ciia ong chiia 6 cac dan chon loc va khong
chon loc dat ¢ mtc cao nhat, mtc d6 chénh
léch gitia cac dan chon loc va khong chon loc
tuong tng la 53,0 va 56,4 tring/24 gic
(P<0,05). Thang 10 va 11 14 thoi diém ra hoa
cua cdy trong nong nghiép vu 2 va nhiéu loai
cdy c6 khac, ngudn thiic &n mat, phan trong
tu nhién doi dao ca vé s6 va chat lugng, day la
nguyén nhin lam tang stic dé tring cua ong
chia 6 ca cac dan chon loc va khong chon loc.
Tuy nhién, chénh léch vé stc dé trting giiia
cac dan nay d mic tuong d6i thap.

Bang 4. Anh hudng twong tac gitra chon loc va thang tao chaa
dén stic dé tritng ctia ong chua (tritng/24 gid)

Chon loc Béi chirng Chénh lech
Thang — — FOR P
X + SE X + SE chon loc-ddi chirng
6 795,20° + 4,18 776,60° + 7,81 18,6 0,9088
7 953,80° * 5,70 857,60° * 12,50 96,2 <0,0001
8 884,60° + 4,18 806,20° + 9,60 78,4 <0,0001
9 892,80° + 4,97 810,60° + 12,60 82,2 <0,0001
10 1058,40° * 6,19 1005,40° * 9,17 53,0 0,0023
11 1065,20° + 7,87 1008,80° + 9,38 56,4 0,0009

Gia tri trung binh trong cung cot co chir cdi khdac nhau: sai khdac P<0,05
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Nhu vay, tai Dik Lak, chon loc két hgp
v6i tao chda vao cac thang 7, 8 va 9 sé cho
hiéu qua cao nhit, stc dé triing cia ong
chtia dudc cai thién ro rét. Vao cac thang 6,
10 va 11 do anh hudng bdi ngudn thic in tu
nhién hosdc doéi dao (thang 10 va 11) hoic
thiéu thén (thang 6) hiéu qua chon loc va tao
chuia sé khong cao.

4. KET LUAN VA PE NGHI

Ap dung bién phap chon loc véi ty 1é
10% da nang cao chit lugng ong chua cua
giong ong Y nudi tai Pak Liak, khoi lugng
ong chua tang (1,84 mg); s6 lugng 6ng tring
cta ong chia nhiéu hon (7,50 6ng tring) va
stic dé trtng cua ong chia cao hon (64,14
tring/24 giG) so véi cac dan ong khong chon
loc (P<0,001).

Thang tao chtia anh hudng dén khéi
lugng ong chua to, s6 luong 6ng tring va stic
dé triing cua ong chua; ong chuia dudc tao
trong cac thang 7, 10 va 11 c6 khéi lugng, s6
lugng dng tring va stc dé tring cao hon so
vGi cac thang 6, 8 va 9 (P<0,001).

Tién hanh chon loc vao cac thang 7, 8 va
9 va tao ong chia vao cac thang 7, 10 va 11
cho hiéu qua tét nhat.

Pé nghi thi nghiém chuyén giao phuong
phéap chon loc dai tra vao san xuét dé nang

cao chat lugng giong ong Y tai Pak Lak.
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TÓM TẮT


Thí nghiệm được bố trí tại 3 huyện của Đăk Lăk là: Cưm’ga, Krongana, Krongpăc đại diện cho ba vùng núi, bán bình nguyên và thấp trũng. Mỗi huyện chọn 2 trại ong có điều kiện tương đương nhau, trại thí nghiệm tiến hành chọn lọc, trại đối chứng không chọn lọc, theo dõi các chỉ tiêu chất lượng ong chúa để đánh giá ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa phù hợp. Kết quả cho thấy: Tại Đăk lăk, chọn lọc đã tăng khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa tương ứng là 1,84 mg; 7,50 ống trứng và 64,14 trứng/24 giờ so với không chọn lọc (P<0,001). Ong chúa được tạo trong các tháng 7, 10 và 11 có khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng cao hơn so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,001). Chọn lọc vào các tháng 7, 8 và 9 và tạo chúa vào các tháng 7, 10 và 11 cho hiệu quả tốt nhất.


Từ khóa: Chọn lọc, đẻ trứng, ong chúa, tạo ong chúa.


SUMMARY


This experiment was executed in three districts of Dak Lak province: Cum'ga, Krongana, and Krongpac that representing three regions: mountainous, semi-plain and low-lying areas. In each district two bee farms were chosen, one for selection treatment and another for control without selection. Some traits of queen bee were determined to evaluate selection responses and to establish the most suitable time for creating queen bees. Results showed that in Dak Lak province selection increased the most body weight, number of egg tubes and egg-laying of queen bees by 1.84 mg; 5.50 egg tubes and 64.14 eggs respectively in comparision with the control. Queen bees created in July, October and November had higher body weight, a larger number of egg tubes and better egg-laying capabilities than queen bees created in June, August and September (P<0.001). Selection in July, August and September, creating queen bees in July, October and November lead to the best reponses.


Key words: Creating queen bee, egg-laying, queen bee, selection.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Việc nhập và phát triển nhanh các đàn ong ý đã thúc đẩy nghề nuôi ong mật ở Việt Nam phát triển mạnh và đạt được những thành tựu đáng kể, sản lượng mật tăng mạnh (đứng vào hàng thứ hai ở châu á về xuất khẩu mật ong (Phùng Hữu Chính và Đinh Quyết Tâm, 2004).


Tại Đăk Lăk, ong ý được đưa vào nuôi, do khác loài với ong bản địa nên ong ý không có khả năng tạp giao để tạo ra các thế hệ con lai. Để nhân giống ong ý, người nuôi ong tự tạo chúa chia đàn, giữ lại ong giống và nhân giống một cách tự các đàn ong của mình qua nhiều thế hệ. Các ong chúa và ong đực trong quần thể ong ý giao phối với nhau trên không trung nên giao phối cận thân thường xảy ra làm một số chỉ tiêu sinh học sản xuất của phẩm giống bị biến đổi, ảnh hưởng đến sức sản xuất của các đàn ong.


Đối với nghề nuôi ong, ong chúa là con cái duy nhất sinh ra tất cả các cá thể trong đàn ong, vì vậy, việc xác định thời điểm chọn lọc, tạo chúa để có được ong chúa tốt là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sản xuất của đàn ong. 


Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của biện pháp chọn lọc, các tháng tạo chúa phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giống ong ý tại Đăk Lăk.   


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


Vật liệu nghiên cứu là các đàn ong ý (Apis mellifera ligustica spinola) được nuôi tại Đăk Lăk. Nghiên cứu được tiến hành trong 2 năm 2009 - 2010.


2.2. Phương pháp 


Thí nghiệm bố trí tại 3 huyện: Cưm’ga  có độ cao trung bình 600 - 700 m), Krongana  có độ cao trung bình 400 - 500 m) và Krongpăc có độ cao trung bình 450 - 500 m so với mặt nước biển đại diện cho ba vùng địa hình chính của tỉnh là vùng núi, vùng bán bình nguyên và vùng bằng trũng. Mỗi huyện chọn 2 trại ong với khoảng cách giữa 2 trại là từ 3 - 5 km, có số lượng đàn ong, thế đàn bằng nhau, đặt cùng nguồn hoa và bước đi hoa phù hợp theo vùng. 


Tại trại đối chứng, không thực hiện chọn lọc mà tạo chúa theo cách của người nuôi ong thường làm tại các tháng tương ứng với trại thí nghiệm. Tại trại thí nghiệm, đàn ong được chọn lọc đại trà theo phương pháp của Phùng Hữu Chính (1996). Các đàn ong dược chia thành 3 nhóm: 


- Nhóm 1 gồm những đàn có năng suất cao nhất (10% số đàn). Tạo ong chúa, ong đực ở các tháng khác nhau. Cho ong chúa và ong đực giao phối tự nhiên để tạo ong chúa mới thay thế cho các đàn ong còn lại và tạo đàn ong mới. 


- Nhóm 2 gồm những đàn có năng suất trung bình (75% số đàn). Loại bỏ ong đực, ong chúa và thay ong chúa mới được tạo từ nhóm 1.  


- Nhóm 3 gồm những đàn có năng suất thấp nhất (15% số đàn). Loại bỏ ong chúa, ong đực, chia nhỏ để tạo đàn giao phối.


Việc diệt ong đực ở các nhóm 2 và 3, cũng như trong phạm vi bán kính 3 - 5 km không có các đàn ong khác làm cho trong các tháng ong chúa giao phối, không có ong đực từ những đàn trung bình, xấu và đàn khác giao phối được với ong chúa tơ. 


Chọn ngẫu nhiên mỗi trại 30 ong chúa, theo dõi các chỉ tiêu khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa được tạo tại các thời điểm khác nhau.


- Khối lượng ong chúa: Dùng cân phân tích có độ chính xác 0,01 mg để cân ong chúa được nhốt vào lồng.  


Khối lượng ong chúa được tính theo công thức:          


                M = M1- M2        


Trong đó: M- khối lượng ong chúa; M1- khối lượng ong chúa và lồng; M2​ - khối lượng lồng.


- Số ống trứng của ong chúa 


Giết ong chúa bằng nước nóng (70 -900C) ngâm vào dung dịch cố định gồm axit picric bão hoà 15 phần, formalin nguyên chất 5 phần, axit axetic 1 phần. Sau 20 giờ nhấc ong chúa ra rửa bằng cồn 700. Dùng kim giải phẫu côn trùng và panh tách 2 buồng trứng đặt lên lam kính, cắt mỗi bên buồng trứng làm 3 phần, dùng kim tách từng ống trứng để đếm trên kính lúp. Số lượng ống trứng là trung bình của 2 buồng trứng. 


- Sức đẻ trứng của ong chúa


Ong chúa đẻ 1 trứng vào 1 lỗ tổ, tháng ấu trùng ong thợ ở giai đoạn vít nắp là 12 ngày, 100 lỗ tổ ong thợ có diện tích là 25 cm2 tương đương với ô vuông 5 x 5cm. Vì vậy, dùng thước phim có kẻ các « 5 x 5 cm đo diện tích nhộng ong thợ để xác định sức đẻ trứng của ong chúa. 


Sức đẻ trứng của ong chúa được tính theo công thức:    SĐT = (SO x 100)/12


SĐ: Sức đẻ trứng của ong chúa; SO: Số ô nhộng ong đo được; 12: số ngày nhộng ong thợ trám nắp.


Các số liệu được xử lý bằng phần mềm Minitab 16 và SAS 8.1 tại Bộ môn Di truyền- Giống vật nuôi Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến các chỉ tiêu theo dõi được xác định theo mô hình thống kê sau: 


Yijk = ( + Ai+ Bj + (Ai*Bj) + eijk


Yijkl: các chỉ tiêu chất lượng ong chúa ở thời điểm thứ k đối với động vật thứ j của giống I;  


(: trung bình của chỉ tiêu tạo chúa;


Ai: ảnh hưởng của yếu tố chọn lọc (chọn lọc và không chọn lọc);


Bj: ảnh hưởng của các tháng tạo chúa (các tháng 6, 7, 8, 9, 10 và 11);


Ai*Bj: tương tác giữa yếu tố chọn lọc và các tháng tạo chúa;


eijk: sai số ngẫu nhiên.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. ảnh hưởng của chọn lọc và tháng
        tạo chúa tới chất lượng ong chúa 


Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chọn lọc, tháng tạo chúa và mối quan hệ tương tác giữa chọn lọc với các tháng tạo chúa đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa (khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa) (Bảng 1).


Chọn lọc đã ảnh hưởng rất rõ rệt tới khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa. Khác biệt giữa chọn lọc và không chọn lọc là có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). Tháng tạo chúa cũng là yếu tố ảnh hưởng rất rõ rệt đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa. Khác biệt về các tháng tạo chúa ảnh hưởng tới số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa (P<0,0001), tới khối lượng ong chúa tơ (P<0,05). Mối quan hệ tương tác giữa chọn lọc với tháng tạo chúa chỉ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với sức đẻ trứng của ong chúa (P<0,001), không ảnh hưởng tới khối lượng ong chúa tơ và số lượng ống trứng của ong chúa (P>0,05).


Như vậy, do chọn lọc chỉ giữ lại những ong chúa và ong đực trong các đàn có năng suất cao đã ảnh hưởng rõ rệt tới các chỉ tiêu chất lượng ong chúa.


Nguyên nhân tháng tạo chúa ảnh hưởng tới chất lượng ong chúa là do các tháng khác nhau, trữ lượng nguồn thức ăn của ong trong tự nhiên khác nhau, khả năng tiết sữa nuôi ấu trùng tạo chúa cũng khác nhau. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Niệm (2001) cũng khẳng định trong điều kiện vùng núi phía Bắc Việt Nam tạo chúa tốt nhất vào tháng 6 và tháng 7. 


Tương tác giữa các yếu tố chọn lọc và tháng tạo chúa có ảnh hưởng rõ rệt tới sức đẻ trứng của ong chúa cho thấy việc lựa chọn tháng tạo chúa phù hợp kết hợp với chọn lọc là biện pháp quan trọng nâng cao sức đẻ trứng của ong chúa.   

		Bảng 1. ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa tới chất lượng ong chúa (n =30)


Chỉ tiêu

		Chọn lọc

		Tháng tạo chúa

		Tương tác giữa chọn lọc


với các tháng tạo chúa



		Khối lượng ong chúa tơ

		<0,0001

		0,0164

		0,9813



		Số lượng ống trứng của ong chúa

		<0,0001

		<0,0001

		0,9706



		Sức đẻ trứng của ong chúa

		<0,0001

		<0,0001

		0,0005





3.2. ảnh hưởng của chọn lọc tới các chỉ
       tiêu chất lượng ong chúa 


Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chọn lọc tới các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ong chúa thể hiện ở bảng 2.


Chọn lọc đã nâng cao được khối lượng ong chúa tơ một cách rõ rệt (181,38 ( 0,24 so với 179,44 ( 0,41 mg, P<0,001), chênh lệch là 1,84 mg. Tuy nhiên, so với kết quả nghiên cứu của Phạm Xuân Dũng (1996) ong chúa tơ ở miền Bắc có khối lượng là 182,7(0,67 mg, như vậy khối lượng ong chúa tơ ở quần thể chọn lọc của nghiên cứu này tuy có tăng 1,84 mg nhưng vẫn nhỏ hơn ong chúa tơ ở miền Bắc. Chọn lọc đã làm tăng số lượng ống trứng của ong chúa so với đối chứng. Số lượng ống trứng của ong chúa được chọn lọc là 160,17  ( 2,24, cao hơn so với ong chúa không được chọn lọc là 7,5 ống trứng (P<0,001). Avetixian (1983) cho biết số lượng ống trứng của ong chúa được chọn lọc ở Nga là 150 ống trứng và Stort (1982) cho biết số lượng ống trứng của ong chúa ở quần thể chọn lọc ở Brasil là 174,5 ống trứng (Phạm Xuân Dũng, 1996). Như vậy ong chúa được chọn lọc nằm ở mức giữa ong nuôi ở  Nga và ở Brasil. Tương tự như đối với hai chỉ tiêu trên, sức đẻ trứng của ong chúa được chọn lọc đạt 941,67 ( 18,1 nhiều hơn ong chúa không được chọn lọc 64,14 trứng (P<0,001). Theo Phạm Xuân Dũng (1996), sức đẻ trứng của ong chúa ở miền Bắc là 863 ( 43,4 trứng/24giờ. Như vậy, việc chọn lọc giống ong ý tại Đăk Lăk đã cho kết quả tốt hơn so với các kết quả thu được ở các tỉnh phía Bắc.


3.3. ảnh hưởng của tháng tạo chúa tới 
       các chỉ tiêu chất lượng ong chúa


Tại các vùng khác nhau, thời gian thích

hợp để tạo chúa cũng khác nhau. Việc đánh giá ảnh hưởng của các tháng tạo chúa đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa nhằm xác định thời gian tạo chúa phù hợp tại Đăk Lăk (Bảng 3).


Các số liệu trong 2 năm theo dõi cho thấy, từ tháng 6 tới tháng 11, khối lượng trung bình của ong chúa tơ dao động trong khoảng 179 tới 181 mg và  giữa các tháng theo dõi không có sự sai khác (P>0,05).


Số lượng ống trứng của ong chúa tạo trong tháng 7, 10 và 11 tương đương nhau, tương ứng là 163,90 ( 2,17; 168,30 ( 1,80 và 168,20 ( 1,76 ống trứng, cao hơn rõ rệt so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,05). Ong chúa tạo ở các tháng 6 có số lượng ống trứng thấp nhất, tiếp đó là tháng 8 và tháng 9 (dao động trong khoảng 137,90 - 154,40 ống trứng).


Sức đẻ trứng của ong chúa tạo trong tháng 10 và 11 tương đương nhau (dao động trong khoảng 1031,9 - 1037 trứng/24 giờ) và đạt mức cao nhất, tiếp đó là tháng 7. Sức đẻ trứng các tháng 8 và 9 tương đương nhau (845,40 - 851,70 trứng/24 giờ. Thấp nhất vào tháng 6 (785,9 trứng/24 giờ).


Trong điều kiện sinh thái của Đăk Lăk, sự khác nhau về nguồn thức ăn (mật, phấn) trong tự nhiên ở các tháng đã ảnh hưởng tới khả năng tiết sữa nuôi ấu trùng chúa tạo nên sự sai khác có ý nghĩa đối với khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa. Theo Laidlaw và cs. (1997), trong thời gian tạo chúa, nếu ong được ăn thêm thức ăn mật, phấn... khối lượng ong chúa tơ tăng 6,5 mg và khối lượng ong chúa đẻ tăng 42,4 mg; nếu ong chúa được nuôi bằng thức ăn tốt sẽ có 200 - 250 ống trứng, nuôi dưỡng kém chỉ có 120 - 150 ống trứng. 


Bảng 3. ảnh hưởng của tháng tạo chúa đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa (n =30)


		Tháng

		Khối lượng ong chúa tơ


(mg)

		Số lượng ống trứng của ong chúa
(ống trứng)

		Sức đẻ trứng của ong chúa


(trứng/24 giờ)
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		6

		179,28

		±

		0,71

		137,90d

		±

		1,88

		785,90d

		±

		5,20



		7

		181,07

		±

		0,57

		163,90a

		±

		2,17

		905,70b

		±

		17,30



		8

		179,62

		±

		0,69

		145,80c

		±

		2,09

		845,40c

		±

		14.00



		9

		179,74

		±

		0,66

		154,40b

		±

		1,92

		851,70c

		±

		15,10



		10

		181,25

		±

		0,54

		168,30a

		±

		1,80

		1031,90a

		±

		10,30



		11

		181,49

		±

		0,48

		168,20a

		±

		1,76

		1037,00a

		±

		11,00





Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,001


Như vậy, ở Đăk Lăk, trong quá trình chọn lọc nếu tập trung vào các nhóm ong chúa được tạo vào tháng 7, 10 và 11 sẽ góp phần cải thiện chất lượng giống ong ý Apis mellifera ligustica spinola, tăng được khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa.


3.4. ảnh hưởng tương tác giữa chọn lọc 
       và tháng tạo chúa đến sức đẻ trứng 
       của ong chúa 


Như trên đã phân tích, ảnh hưởng tương tác giữa chọn lọc và tháng theo dõi chỉ có ý nghĩa đối với sức đẻ trứng của ong chúa. Mối quan hệ tương tác này được thể hiện ở bảng 4.


Sức đẻ trứng của ong chúa ở cả các đàn chọn lọc và không chọn lọc đều chịu ảnh hưởng của tháng tạo chúa.


 Trong tháng 6, sức đẻ trứng của ong chúa ở các đàn chọn lọc và không chọn lọc đều ở mức thấp nhất, tương ứng là 795,2 và 776,6 trứng/24 giờ; chênh lệch giữa chọn lọc và đối chứng cũng ở mức thấp nhất 18,9 trứng/24 giờ và không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tháng 6 là thời điểm các đàn ong tại Đăk lăk đang trong thời kỳ khôi phục lại thế đàn sau vụ khai thác, mặt khác đây cũng là thời gian mưa nhiều nên nguồn thức ăn của ong trong tự nhiên rất thiếu, khả năng tiết sữa và chất lượng sữa do ong thợ tiết ra để nuôi ong chúa kém vì vậy ong chúa ở tất cả các đàn đều đẻ kém.


Trong các tháng 7, 8 và 9, sức đẻ trứng của ong chúa ở các đàn chọn lọc và không chọn lọc chỉ đạt ở mức độ trung bình nhưng chênh lệch về sức đẻ trứng của ong chúa giữa các đàn chọn lọc và không chọn lọc đạt ở mức cao nhất, tương ứng là: 96,2; 78,4 và 82,2 trứng/24 giờ (P<0,001). Tháng 7 tại Đăk


Lăk, các loại cây trồng nông nghiệp ngắn ngày vụ 1 nở hoa rộ, nguồn thức ăn mật, phấn của ong trong tự nhiên khá phong phú làm cho ong thợ tăng cường tiết sữa nuôi ong chúa và làm tăng sức đẻ trứng của ong chúa. Các đàn ong được chọn lọc với sức sống cao hơn, nhanh chóng khôi phục được thế đàn, tạo được chênh lệch lớn về sức đẻ trứng so với các đàn không chọn lọc. Trong các tháng 8 và 9 mặc dù nguồn mật, phấn của ong trong tự nhiên không dồi dào, nhưng do ong đã dự trữ được một lượng thức ăn trong bánh tổ, đặc biệt là các đàn ong được chọn lọc, do vậy sức đẻ trứng của ong chúa thời gian này tuy chưa cao, song đã tạo ra sự chênh lệch lớn về sức đẻ trứng của ong chúa giữa các đàn chọn lọc và không chọn lọc.


Trong các tháng 10 và 11, sức đẻ trứng của ong chúa ở các đàn chọn lọc và không chọn lọc đạt ở mức cao nhất, mức độ chênh lệch giữa các đàn chọn lọc và không chọn lọc tương ứng là 53,0 và 56,4 trứng/24 giờ (P<0,05). Tháng 10 và 11 là thời điểm ra hoa của cây trồng nông nghiệp vụ 2 và nhiều loài cây cỏ khác, nguồn thức ăn mật, phấn trong tự nhiên dồi dào cả về số và chất lượng, đây là nguyên nhân làm tăng sức đẻ trứng của ong chúa ở cả các đàn chọn lọc và không chọn lọc. Tuy nhiên, chênh lệch về sức đẻ trứng giữa các đàn này ở mức tương đối thấp.


Bảng 4. ảnh hưởng tương tác giữa chọn lọc và tháng tạo chúa
đến sức đẻ trứng của ong chúa (trứng/24 giờ)


		Tháng

		Chọn lọc

		Đối chứng

		Chênh lệch


chọn lọc-đối chứng

		P



		

		

[image: image4.wmf]X




		±

		SE

		

[image: image5.wmf]X




		±

		SE

		

		



		6

		795,20d

		±

		4,18

		776,60c

		±

		7,81

		18,6

		0,9088



		7

		953,80b

		±

		5,70

		857,60b

		±

		12,50

		96,2

		<0,0001



		8

		884,60c

		±

		4,18

		806,20c

		±

		9,60

		78,4

		<0,0001



		9

		892,80c

		±

		4,97

		810,60c

		±

		12,60

		82,2

		<0,0001



		10

		1058,40a

		±

		6,19

		1005,40a

		±

		9,17

		53,0

		0,0023



		11

		1065,20a

		±

		7,87

		1008,80a

		±

		9,38

		56,4

		0,0009





Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,05


Như vậy, tại Đăk Lăk,  chọn lọc kết hợp với tạo chúa vào các tháng 7, 8 và 9 sẽ cho hiệu quả cao nhất, sức đẻ trứng của ong chúa được cải thiện rõ rệt. Vào các tháng 6, 10 và 11 do ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn tự nhiên hoặc dồi dào (tháng 10 và 11) hoặc thiếu thốn (tháng 6) hiệu quả chọn lọc và tạo chúa sẽ không cao. 


4. KẾT LUẬN và Đề NGHỊ

áp dụng biện pháp chọn lọc với tỷ lệ 10% đã nâng cao chất lượng ong chúa của giống ong ý nuôi tại Đăk Lăk, khối lượng ong chúa tăng (1,84 mg); số lượng ống trứng của ong chúa nhiều hơn (7,50 ống trứng) và sức đẻ trứng của ong chúa cao hơn (64,14 trứng/24 giờ) so với các đàn ong không chọn lọc (P<0,001).


Tháng tạo chúa ảnh hưởng đến khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa; ong chúa được tạo trong các tháng 7, 10 và 11 có khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng cao hơn so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,001).


Tiến hành chọn lọc vào các tháng 7, 8 và 9 và tạo ong chúa vào các tháng 7, 10 và 11 cho hiệu quả tốt nhất.


Đề nghị thử nghiệm chuyển giao phương pháp chọn lọc đại trà vào sản xuất để nâng cao chất lượng giống ong ý tại Đăk Lăk.
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